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	BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:   07  /2009/TT-BLĐTBXH
	Hà Nội, ngày  30  tháng  3  năm 2009


THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP
ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục 

thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội
___________________________

Căn cư Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 nam 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Căn cư Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 nam 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội (sau dây gọi ta´t là Nghị định số 68/2008/NĐ-CP), Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP nhu sau:

Điều 1. Cung cấp dịch vụ về công tác xã hội 
1. Khoản 5 Điều 4 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

a) Các cá nhân, gia đình có vấn đề xã hội là những người rơi vào hoàn cảnh khó khăn, không tự bảo đảm được các nhu cầu cơ bản về ăn, mặc, ở, chăm sóc sức khoẻ, học tập; những đối tượng gặp các tình huống căng thẳng, khủng hoảng tinh thần, khó khăn trong giao tiếp với những người xung quanh; các gia đình có mâu thuẫn, bất hoà trong nội bộ, có nguy cơ tan vỡ hoặc không duy trì được cuộc sống bình thường cho các thành viên của mình.

b) Cung cấp dịch vụ về công tác xã hội:
 Tiếp nhận, nuôi dưỡng các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP; 

Tư vấn, tham vấn để giải quyết sự căng thẳng về quan hệ, tình cảm và trợ giúp tiếp cận các dịch vụ xã hội; tổ chức các cuộc tiếp xúc, trao đổi để tìm ra khó khăn và cách thức giải quyết khó khăn; trợ giúp về thức ăn, chỗ ở tạm thời; hỗ trợ khám, chữa bệnh và học tập; trợ giúp học nghề, tìm việc làm, nâng cao thu nhập và vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa tinh thần;

 Nâng cao năng lực cho cán bộ liên quan ở cộng đồng, thành viên các gia đình để họ tự giải quyết các vấn đề phát sinh, vượt qua hoàn cảnh khó khăn;

Tổ chức các hoạt động trợ giúp cộng đồng, nâng cao năng lực phát hiện vấn đề, xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực thông qua các chương trình, dự án; tổ chức thực hiện kế hoạch có sự tham gia của người dân, người cao tuổi, người tàn tật và trẻ em, thúc đẩy cộng đồng phát triển.

2. Các đối tượng xã hội cần sự bảo vệ khẩn cấp quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP là những đối tượng rơi vào các hoàn cảnh đặc biệt nếu không được tiếp nhận ngay sẽ nguy hiểm đến thân thể, tính mạng, gây khủng hoảng và tổn thương về tinh thần.

3. Các đối tượng khác quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau dây gọi ta´t là cấp tỉnh) quyết định tiếp nhận hoặc quyết định tiếp tục nuôi dưỡng trong cơ sở bảo trợ xã hội (sau đây gọi tắt là Cơ sở)  bao gồm:

a) Người lang thang xin ăn; người tâm thần có hành vi gây nguy hiểm cho cộng đồng;

b) Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây gọi tắt là Nghị định số 67/2007/NĐ-CP) đang sống trong Cơ sở từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng đang đi học văn hoá, học nghề;

c) Các đối tượng mà Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thấy cần thiết.

4. Đối với Cơ sở công lập, số lượng đối tượng được tiếp nhận nuôi dưỡng và mức đóng góp của các đối tượng tự nguyện phải được sự đồng ý của cơ quan quản lý cấp trên có thẩm quyền.

Điều 2. Chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng 


Điều 12 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:


1. Về dinh dưỡng 


Cơ sở bảo đảm chất lượng các bữa ăn hàng ngày cho đối tượng nuôi dưỡng. Ngoài chế độ trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, Cơ sở huy động sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng và tổ chức lao động tăng gia sản xuất để cải thiện đời sống cho đối tượng.

2. Về chăm sóc sức khoẻ 


Cơ sở có cán bộ y tế, trang thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp, tủ thuốc bảo đảm chăm sóc sức khoẻ ban đầu, sơ cấp cứu khi cần thiết, điều trị và mở sổ theo dõi; kiểm tra sức khoẻ định kỳ 6 tháng và hàng năm cho từng đối tượng. Đối với Cơ sở có nhiệm vụ phục hồi chức năng thì phải có cán bộ và trang thiết bị phục hồi chức năng cho đối tượng.


3. Về học văn hoá, học nghề 


Cơ sở bảo đảm cho trẻ em đang nuôi dưỡng được học văn hóa trong các trường phổ thông công lập, dân lập hoặc các trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc tại Cơ sở; việc học nghề thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 67/2007/ NĐ-CP.

4. Về thông tin và vui chơi giải trí 


Cơ sở tổ chức hoạt động dạy hát, dạy nhạc hoặc tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí hàng tuần; trang bị tủ sách, phòng đọc; cung cấp sách, báo, tạp chí, đài, ti vi để đáp ứng nhu cầu về giải trí và thông tin cho các đối tượng sống trong Cơ sở. Đối với những người có khả năng hoạt động, ít nhất trong mỗi ngày có một giờ để tham gia các hoạt động thể dục, thể thao phù hợp với sức khoẻ và độ tuổi.   

Điều 3. Quy trình tiếp nhận các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp 


1. Cơ sở có trách nhiệm tiếp nhận ngay các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp để chăm sóc, nuôi dưỡng và hoàn thiện các thủ tục theo quy trình sau:

Bước 1. Lập biên bản tiếp nhận có chữ ký của người phát hiện, đại diện cơ quan, đơn vị phát hiện ra đối tượng (nếu có), chính quyền (hoặc công an) cấp xã, đại diện Cơ sở. Riêng đối tượng là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị xâm hại tình dục, nạn nhân bị buôn bán và nạn nhân bị cưỡng bức lao động, biên bản tiếp nhận phải có chữ ký của đối tượng.

Bước 2. Đánh giá về mức độ tổn thương, khả năng phục hồi của đối tượng để có kế hoạch can thiệp phù hợp.

 Bước 3. Thực hiện ngay việc đảm bảo an toàn và chữa trị những tổn thương về thân thể hoặc tinh thần cho đối tượng thông qua chăm sóc y tế, điều trị hoặc tư vấn, tham vấn, trị liệu tâm lý. Riêng trẻ em bị bỏ rơi, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và nhân dân trong khu vực, thời hạn 30 ngày.

Bước 4. Tìm hiểu gia đình và nhân thân của đối tượng để đưa ra quyết định chuyển sang nuôi dưỡng dài hạn, trung hạn (từ 1-3 năm) hoặc chuyển về gia đình, cộng đồng dưới sự bảo vệ và trợ giúp của chính quyền cấp xã.

Đối với trẻ em bị bỏ rơi thì tìm cách cho trẻ trở về đoàn tụ với gia đình, người thân hoặc gia đình chăm sóc thay thế hoặc nuôi dài hạn trong Cơ sở;

Đối với các đối tượng là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị xâm hại tình dục, nạn nhân bị buôn bán và nạn nhân bị cưỡng bức lao động thì tư vấn, tham vấn, trị liệu tâm lý trước khi đưa đối tượng trở về với gia đình, cộng đồng.

Bước 5. Hoàn thành các thủ tục, hồ sơ của đối tượng theo quy định. Trường hợp là trẻ em bị bỏ rơi thì làm các thủ tục khai sinh cho trẻ theo qui định của pháp luật về hộ tịch.

2. Thời điểm tiếp nhận các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở công lập có thể diễn ra ngay sau khi phát hiện, giải quyết nhanh nhất trong ngày. Tuỳ điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, thời gian chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời và hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục theo các bước nêu trên không quá 30 ngày kể từ khi tiếp nhận. Trường hợp kéo dài quá 30 ngày phải do cơ quan quản lý cấp trên xem xét quyết định.

Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Cơ so? bảo trợ xã hội
Căn cứ quy định tại Nghị định số 68/2008/NĐ-CP, các Cơ sở tiến hành tổ chức thực hiện các việc sau:

a) Xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp cán bộ nhân viên và bố trí nhân lực; cải tạo, hoàn thiện cơ sở vật chất. Đối với Cơ sở công lập trình cơ quan quản lý trực tiếp xem xét, phê duyệt;

b) Vận động các co quan, tổ chu´c, cá nhân tro? giúp kinh phí nuôi dưỡng chăm sóc dối tuo?ng; quản lý, su? du?ng nguồn kinh phi´ huy dộng theo dúng quy dịnh của pháp luật dể nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng; 

c) Du? toán thu, chi, thanh quyết toán và quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành;

d) Thực hiện báo cáo định kỳ và dột xuất với co quan quản lý cấp trên và Uỷ ban nhân dân cùng cấp về hoa?t dộng của Cơ sở (theo Mẫu số 6) ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
2.1. Quyết định thành lập hoặc giải thể Cơ sở của tổ chức hoặc cá nhân hoạt động trong phạm vi quản lý.

2.2. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thu?c hiện các công việc sau:

a) Xây dựng phương án quy hoạch, kế hoạch và chỉ đạo cơ sở bảo trợ xã hội thành lập và hoạt động trước ngày Nghị định số 68/2008/NĐ-CP có hiệu lực đối chiếu các điều kiện quy định tại Chương II, Nghị định số 68/2008/NĐ-CP để sắp xếp lại trong thời hạn 36 tháng. Đối với Cơ sở thành lập sau ngày Nghị định số 68/2008/NĐ-CP có hiệu lực phải tuân thủ các quy định của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP;

b) Huo´ng dẫn, quản lý, kiểm tra, thanh tra hoạt động của Cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý;

c) Lập du? toán, cấp và thanh quyết toán kinh phí nuôi dưỡng, sinh hoạt phí cho đối tượng trong các Cơ sở công lập theo qui định tại Nghị định số 68/2008/NĐ-CP; hỗ trợ kinh phí nuôi dưỡng các đối tượng được cơ quan quản lý có thẩm quyền đồng ý tiếp nhận;

d) Tiếp nhận và thẩm dịnh hồ sơ đề nghị thành lập cơ sở bảo trợ xã hội của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Nghị định số 68/2008/NĐ-CP;

đ) Xem xét, trình cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ nhà, đất cho các Cơ sở;

e) Tổng ho?p, báo cáo định kỳ và dột xuất tình hình, kết qủa hoạt động của Cơ sở thuộc phạm vi quản lý về cơ quan Lao dộng - Thuong binh và Xã hội và Uỷ ban nhân dân cùng cấp trước ngày 15/6 và 15/12 hàng nam.

3. Các Bộ, ngành 

3.1. Quyết định thành lập hoặc giải thể Cơ sở công lập và ngoài công lập hoạt động trong phạm vi quản lý.

3.2. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thu?c hiện các công việc sau:
a) Xây dựng phương án quy hoạch, kế hoạch và chỉ đạo các Cơ sở thành lập và hoạt động trước ngày Nghị định số 68/2008/NĐ-CP có hiệu lực đối chiếu các điều kiện quy định tại Chương II, Nghị định số 68/2008/NĐ-CP để sắp xếp lại trong thời hạn 36 tháng. Đối với Cơ sở thành lập sau ngày Nghị định số 68/2008/NĐ-CP có hiệu lực phải tuân thủ các quy định của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP;

b) Huo´ng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động của Cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý;

c) Du? toán và phân bổ kinh phí bảo đảm hoạt động cho các Cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý;

d) Tiếp nhận và thẩm dịnh hồ sơ đề nghị thành lập cơ sở bảo trợ xã hội của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Nghị định số 68/2008/NĐ-CP;

đ) Báo cáo định kỳ tình hình hoạt động của các Cơ sở thuộc quyền quản lý về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội truo´c ngày 31/12 hàng năm và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. 

5. Ba~i bo? Thông tư số 10/2002/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế thành lập và hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 25/2001/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ và ca´c quy định truo´c dõy tra´i vo´i Thụng tu na`y.

6. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị uỷ ban nhân dân các cấp, các Bộ, ngành và các Cơ sở phản ánh kịp thời về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, hướng dẫn./.

	Nơi nhËn:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

- VPTƯ Đảng, các Ban của Đảng;

- VPQH, VP Chủ tịch nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Cục kiÓm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Cơ quan TW các đoàn thÓ;
- Ngân hàng chính sách xã hội;

- Ngân hàng phát triển Việt Nam;

- H§ND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở LĐTBXH các tỉnh, TP trực thuộc TW ;

- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

- Các đơn vị thuộc Bộ và Website của Bộ;

- Lưu VT, BTXH.
	KT.BỘ trưởng 
thứ trưởng
(Đã ký)
Bùi Hồng Lĩnh


Phụ lục

(Ban hành các mẫu kèm theo Thông tư số 07 /2009/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3  năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội).


Mẫu số 1: Đơn xin thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập


cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________




         ....... ngày    tháng    năm 200..

đơn xin thành lập (tên cơ sở)..............................................


Kính gửi:.............................................................................................


Căn cứ Nghị định số 68/2008/ NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008  của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội;

Căn cứ thông tư số 07 ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.


Sau khi xây dựng Đề án thành lập :         

      (Tên cơ sở).........................................................................................................


Chúng tôi gồm:


1)...................................................................................................................


2)...................................................................................................................
3)...................................................................................................................


4)...................................................................................................................


   ...................................................................................................................


Làm đơn này trình .......................................................................................

kèm theo các loại giấy tờ theo quy định, xin phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội hoạt động trên phạm vi ...........................................................................................


Khi (Tên cơ sở)............................................................... được thành lập và đi vào hoạt động sẽ góp phần ổn định cuộc sống của các đối tượng bảo trợ xã hội và ổn định tình hình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.


Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật./.

                                                đại diện tổ chức/ cá nhân xin thành lập                                  


Ghi chú: Cơ sở bảo trợ xã hội hoạt động trong phạm vi địa bàn cấp huyện, đơn gửi tới Uỷ ban nhân dân cấp huyện qua phòng Lao động- Thương binh và Xã hội.


 Cơ sở bảo trợ xã hội hoạt động trong phạm vi địa bàn cấp tỉnh, đơn gửi tới Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương qua Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.


Cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Bộ, ngành, tổ chức gửi đơn tới Bộ, ngành, tổ chức (qua Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức cán bộ hoặc phòng TCCB).
Mẫu số 2: Nội dung cơ bản của Đề án thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập


Đề án thành lập (tên cơ sở)......................................................
1. Tên gọi, địa chỉ, địa bàn hoạt động;

2. Sự cần thiết thành lập (tên cơ sở)...................................................;

3. Mục tiêu, nhiệm vụ của (tên cơ sở)....................................................;
4. Loại hình tổ chức cần thành lập;

5. Đối tượng tiếp nhận;

6. Phương án và kế hoạch hoạt động của (tên cơ sở)..............................;

7. Tổ chức bộ máy, nhân sự; 

8. Trụ sở làm việc (Địa điểm, thiết kế, diện tích nhà làm việc; diện tích nhà ở của đối tượng; diện tích nhà bếp, công trình vệ sinh, khu giải trí, vui chơi, lao động, trị liệu...) và trang thiết bị, phương tiện phục vụ;

9. Kinh phí;

10. Dự kiến hiệu quả;

11. Kiến nghị của cơ quan xây dựng đề án thành lập (tên cơ sở)...........
                                                đại diện tổ chức, cá nhân xin thành lập

Mẫu số 3: Biên bản Thẩm định hồ sơ thành lập cơ sở bảo trợ xã hội




Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Biên bản thẩm định hồ sơ

thành lập .....................................................................(tên cơ sở)
                                                                  SỐ:                 /BB-.............


Hôm nay, ngày......tháng......năm 200.... tại .....................................................

Chúng tôi, gồm:


1) Ông (bà) ............................................ Chức vụ ...........................................

Đại diện (cơ quan, tổ chức) .....................................................chủ trì thẩm định


2) Ông (bà) ............................................ Chức vụ ...........................................

Đại diện (cơ quan, tổ chức) ........................................................................................


3) Ông (bà) ............................................ Chức vụ ...........................................

Đại diện (cơ quan, tổ chức) ........................................................................................


4) Ông (bà) ............................................ Chức vụ ...........................................

Đại diện (cơ quan, tổ chức) ........................................................................................


5) Ông (bà) ............................................ Chức vụ ...........................................

Đại diện (cơ quan, tổ chức) ........................................................................................


     Ông (bà) ............................................ Chức vụ ...........................................

Đại diện (cơ quan, tổ chức) ........................................................................................

đã cùng nhau xem xét hồ sơ xin thành lập (tên cơ sở)...............................................                 .....................................................................................................................................

 Hồ sơ gồm có:

1) Tờ trình (hoặc đơn xin) thành lập.

2) Đề án thành lập.

3) Quy chế hoạt động của (tên cơ sở)...........................................................

4) Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản gắn liền với đất và phương án tài chính phục vụ cho hoạt động của ............................................................................. (nếu là cơ sở ngoài công lập).

5. Sơ yếu lý lịch của Giám đốc ......................................................., có xác nhận của Uỷ ban nhân dân  cấp xã nơi cư trú hoặc tổ chức thành lập ...............................................................(nếu là cơ sở ngoài công lập).

6. ý kiến bằng văn bản của Uỷ ban nhân dân cấp xã trong đó nêu rõ đồng ý hay không đồng ý nơi (tên cơ sở) .......................................................................... đặt trụ sở hoạt động.

 7. Văn bản thẩm định và đề nghị của tổ chức, đoàn thể, tôn giáo cấp tỉnh (nếu là cơ sở bảo trợ xã hội của tổ chức, đoàn thể, tôn giáo thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh).


Căn cứ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội ); sau khi xem xét, trao đổi, chúng tôi thống nhất một số ý kiến sau:

1. Hồ sơ xin thành lập cơ sở bảo trợ xã hội của...............................................

đã đầy đủ và hợp lệ (hoặc không đầy đủ, không hợp lệ) theo quy định tại Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ.

2. Các văn bản nêu trên đã đảm bảo (hoặc chưa đảm bảo) được các nội dung theo yêu cầu về sự cần thiết, các yếu tố bảo đảm cho hoạt động và tính khả thi của đề án, tác động tốt về mặt xã hội đối với địa phương và đem lại hiệu quả thiết thực. Cụ thể:

a) Về Tờ trình hoặc đơn xin thành lập, đã nêu rõ (hoặc chưa nêu rõ):

- Sự cần thiết thành lập ..................................................................; 

- Quá trình xây dựng đề án;

- Nội dung cơ bản của đề án; 

- Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

b) Về Đề án thành lập, đã nêu đầy đủ (hay không đầy đủ) các nội dung đề án gồm:

- Mục tiêu và nhiệm vụ của ........................................................(tên cơ sở);

- Phương án thành lập và kế hoạch hoạt động của.......................(tªn cơ sở);

- Đối tượng tiếp nhận;
- Tổ chức bộ máy; nhân sự, biên chế;

- Trụ sở làm việc (địa điểm, thiết kế) và trang thiết bị, phương tiện cần thiết;
- Kế hoạch kinh phí;

- Dự kiến hiệu quả;

          - Kiến nghị của cơ quan, đơn vị trình.

c) Về Dự thảo Quy chế hoạt động của ..........................................................., đã nêu được (hay chưa nêu được):
- Trách nhiệm của Giám đốc và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ;

- Trách nhiệm của cán bộ, nhân viên;

- Trách nhiệm, quyền lợi của đối tượng nuôi dưỡng;

- Cơ chế quản lý tài sản, tài chính;

- Những quy định có tính chất hành chính và những vấn đề liên quan khác, phù hợp (hay chưa phù hợp) với đặc điểm của loại hình(tên cơ sở)...........................

d) Về Giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản gắn liền với đất phục vụ cho hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội rõ ràng, bảo đảm cơ sở pháp lý (hay chưa rõ ràng, chưa đảm bảo cơ sở pháp lý).
®) Sơ yếu lý lịch của Người sáng lập  hoặc dự kiến Giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc tổ chức thành lập cơ sở bảo trợ xã hội.

e) ý kiến bằng văn bản của Uỷ ban nhân dân cấp xã............................đồng ý (hay không đồng ý) cho đặt trụ sở hoạt động tại địa điểm..........................................

g) Văn bản thẩm định và đề nghị của tổ chức, đoàn thể, tôn giáo cấp tỉnh (nếu là cơ sở bảo trợ xã hội của tổ chức, đoàn thể, tôn giáo thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh).

3. Những ý kiến khác nhau (ghi tóm tắt ý kiến của từng thành viên )

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


4. Kết luận 

- Số thành viên đồng ý đề nghị cho phép thành lập (tên cơ sở)........................

...................................................................................................................................;


- Số thành viên không đồng ý đề nghị cho phép thành lập (tên cơ sở)............

..................................................................................................................................;


- Số thành viên không biểu quyết: ..................................................................


5. Kiến nghị của cơ quan chủ trì thẩm định:

Đồng ý hay không đồng ý đề nghị Bộ trưởng; Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc cấp huyện........................................................................cho phép (hay không cho phép)..........................................................................được thành lập ........................

........................................................................................................ theo đề nghị.


Biên bản được làm thành  ... bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi cơ quan, tổ chức có đại diện tham gia thẩm định giữ .......bản; cơ quan chủ trì giữ .....bản; .....bản gửi (cấp trên trực tiếp của cơ quan chủ trì thẩm định và cấp ban hành quyết định)...........................................................................................................................







TM. cơ quan chủ trì thẩm định





 
       

 (ký, đóng dấu)

Đại diện....................           Đại diện....................           Đại diện....................       

 (ký ghi rõ họ tên)                 (ký ghi rõ họ tên)                   (ký ghi rõ họ tên)

Đại diện....................           Đại diện....................           Đại diện....................       

 (ký ghi rõ họ tên)                 (ký ghi rõ họ tên)                   (ký ghi rõ họ tên)

Mẫu số 4: Quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội


            Tên cơ quan                    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
   ban hành Quyết định                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Sè : ............./Q§-.................






    ...................ngày       tháng     năm 200...

Quyết định 

Về việc thành lập  (tên cơ sở).....................................

thủ trưởng cơ quan ban hành quyết định


Căn cứ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội;


Căn cứ Thông tư số 07/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội;

Căn cứ Biên bản  thẩm định ngày.........tháng...........năm 200...;

Theo đề nghị của (tên cơ quan thẩm định).................................,

Quyết định:

Điều 1. Thành lập (tên cơ sở)....................................................................

..................................... hoạt động trên phạm vi (huyện, tỉnh)...................................  

Điều 2. (Tên cơ sở).................................................. có chức năng, nhiệm vụ:

1) .....................................................................................................................

2)......................................................................................................................

3) .....................................................................................................................

...................................................................................................................................

Điều 3. Kinh phí hoạt động của ....................... (theo điều 7 Nghị định 68)

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành....................................................

Điều 5. Thủ trưởng (cơ quan, tổ chức trình văn bản), Giám đốc (tên cơ sở) ..................................................., Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.








   Thủ trưởng 

Nơi nhận:                                                       ( cơ quan ban hành quyết định ký tên đóng dấu)
- Như điều 5;

- Thủ trưởng cấp trên (để B/c);

- Lưu VT, CQ soạn thảo.

Mẫu số 5: Hợp đồng với đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội.

Tên cơ quan cấp trên                 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam

Tên cơ sở bảo trợ xã hội                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Sè : ............./H§-.................






    ...................ngày       tháng     năm 200...

Hợp đồng

Nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng tại ...................................(tên cơ sở)

Căn cứ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội;


Căn cứ Thông tư số 07/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội,


Hôm nay, ngày      tháng      năm 200  , tại ....................................................

................................................................... chúng tôi gồm có:

A) Đại diện (tên Cơ sở), Bên A:


1) Ông/bà......................................................................................Giám đốc

2) ¤ng/bµ .....................................................................................................

3) ¤ng/bµ .....................................................................................................


Địa chỉ: .............................................................................................

B) Đại diện cho đối tượng, Bên B:

1) ¤ng/bµ..................................................................lµ.................................

2) Ông/bà ........................................ ........................là................................



Địa chỉ: ...........................................................................................

Hai bên đã cùng nhau trao đổi thảo luận về việc ký kết hợp đồng chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng với những điều khoản sau:

Điều 1. Trách nhiệm của (tên cơ sở) ...................................................        :

tiếp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc ông/bà:  ........................................

(Có hồ sơ cá nhân, giấy khám sức khỏe, giấy khai sinh kèm theo)

Ông/bà được phân đến ở tại: Phòng.......nhà.....(hoặc tổ, nhóm.................)

Mức sinh hoạt phí....................đ/ngày (hoặc tháng).

Điều 2. Trách nhiệm của đối tượng: Trong thời gian sống tại ..................ông bà.....................phải tuân thủ các nội quy, quy định của Cơ sở và tích cực hoà nhập, tham gia các hoạt động chung của cơ sở.

Điều 3. Thời hạn hợp đồng và kinh phí: 

1) Thời hạn hợp đồng:

Từ ngày ..........tháng ..........năm ........... đến ngày .............tháng .............năm .........

2) Kinh phí:

Bên B có trách nhiệm đóng kinh phí cho bên A theo thỏa thuận giữa hai bên là .......

............................................đồng/tháng. Thời gian đóng .................../lần, lần thứ nhất được thực hiện ngay sau khi ký Hợp đồng này (chuyển khoản hoặc tiền mặt).
Hợp đồng này được làm thành 04 bản, bên A giữ 03 bản, bên B giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau./.

Đại diện bên B                                            Đại diện bên A

                                                              Giám đốc cơ sở BTXH

                                                                  (ký, đóng dấu) 

Mẫu số 6: Báo cáo hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội


Tên cơ quan cấp trên                 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam

 Tên cơ sở bảo trợ xã hội                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


báo cáo hoạt động của (tên cơ sở).......................................
Năm.........

Kính gửi:


1.Tên gọi của cơ sở bảo trợ xã hội............................................................

2.Địa chỉ...................................................................................................
3. Điện thoại:............................................................................................

4. Cơ quan chủ quản (nếu có)....................................................................

5. Cơ quan, cá nhân tài trợ.........................................................................

6. Họ và tên Giám đốc...............................................................................
               Các Phó Giám đốc: +.............................................................................
                                               +.............................................................................
                                               +.............................................................................

7. Tổng số cán bộ, nhân viên...........trong đó Nam .................. nữ:............

Chia theo trình độ được đào tạo:


- Trên đại học:..............................................................................................


- Đại học:.....................................................................................................

- Cao đẳng:..................................................................................................


- Trung cấp chuyên nghiệp:..........................................................................


- Sơ cấp, công nhân kỹ thuật:........................................................................


- Chưa qua đào tạo:.......................................................................................

8. Tình hình tiếp nhận, quản lý đối tượng trong năm:

8.1. Số đối tượng có đầu năm:.........................................................................

8.2. Số tiếp nhận mới trong năm:....................................................................

8.3. Số đưa trở về địa phương, gia đình:...........................................................

8.4. Số đối tượng chết trong năm:.....................................................................

8.5. Số cuối năm tại thời điểm báo cáo:.................... Chia theo hoàn cảnh:

· Trẻ em mồ côi: .....................................................................................

· Trẻ em bị bỏ rơi: ...................................................................................

· Người cao tuổi: .....................................................................................

· Người tâm thần: ................................... trong đó: Trẻ em: ...................

· Người tàn tật: ........................................Trong đó : Trẻ em....................

·  Người lang thang: .................................................................................

· Đối tượng khác: .....................................................................................

· ................................................................................................................
9. Kinh phí hoạt động trong năm : .................................triệu đồng

9.1. Các mức trợ cấp : 

+ Mức ............. đ/đối tượng/tháng, ........................đối tượng.

+ Mức ............. đ/đối tượng/tháng, ........................đối tượng.

+ Mức ............. đ/đối tượng/tháng, ........................đối tượng.

+ Mức ............. đ/đối tượng/tháng, ........................đối tượng.

9.2. Tổng chi: ....................................... triệu đồng.

Chia ra:

· Kinh phí chi cho đối tượng: (sinh hoạt phí, bảo hiểm y tế, vv.........triệuđồng.

· Kinh phí chi cho hoạt động hành chính:.............................. triệu đồng. 


· Chi phí tiền lương, tiền công: ...............................................triệu đồng.


· Các chi phí khác: ..................................................................triệu đồng.


9.3. Tổng thu: ...................................................................chia theo nguồn:

- Nguồn tự có của cơ sở bảo trợ xã hội:...........................  .....triệu đồng.

- Nguồn trợ giúp từ các cơ quan nhà nước: ............................ triệu đồng 

      - Tổ chức và cá nhân trong nước:...........................................triệu đồng.

      - Tổ chức và cá nhân ngoài nước:...........................................triệu đồng.

- Nguồn đóng góp của gia đình, người thân hoặc người nhận bảo trợ đối tượng

        ...........................................................................................triệu đồng.             

- Nguồn thu từ tổ chức lao động, sản xuất, dịch vụ:............... triệu đồng.

- Nguồn khác:............................................................................triệu đồng.

    ( Ghi rõ nguồn..................................................................................)

10. Đánh giá kết quả hoạt động:........................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
.........................................................................................................................






giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội

          ( Ký tên, đóng dấu )

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở LĐTBXH....... (để b/c)

- UBND (cùng cấp - để b/c)

- Lưu............................
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